    uỷ BaN nhân Dân                                cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

    tỉnh Thanh hoá                                               Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
                                                                          
  Số: 1528 /QĐ-UBND                                    Thanh Hoá, ngày  10  tháng 5 năm 2010                                             
quyết định 

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các 
Anh hùng liệt sĩ – Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ  Luật xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ – Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 về việc giao nhiệm vụ cho các ngành, UBND thành phố Thanh Hoá thực hiện các dự án phục vụ Lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ;


Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 08/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình : Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ – Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá;
Xét Tờ trình số 467/TTr-SXD ngày 12/3/2009 (kèm theo hồ sơ) của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình : Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ – Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá; trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình tại tờ trình số 616/SKHĐT-TĐ ngày  19/4/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá,

Quyết định

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình : Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ – Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ – Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá 
2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thanh Hoá
3. Tổ chức tư vấn lập dự án : Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hoá.

4. Chủ nhiệm lập Dự án : ThS-KTS Nguyễn Huy Văn
   5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 
- Xây dựng khu tưởng niệm, thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ Thanh hóa đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước nhằm thể hiện tấm lòng tri ân của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hoá với những người đã hy sinh cho nền độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc; góp phần nâng cao ý thức cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

- Hiện thực hoá quy hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tạo ra một địa điểm thăm quan du lịch trong tổng thể khu du lịch văn hoá lịch sử Hàm Rồng.

  6. Nội dung và quy mô đầu tư:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng đền thờ chính, tháp tụ linh, gác chuông, gác trống, bia tri ân, Tam quan, Cổng tứ trụ, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật. 

b. Quy mô, giải pháp kỹ thuật.

b.1 Đền thờ chính: 

- Giải pháp kiến trúc: Mặt bằng đền hình vuông kích thước 46,8m x 46,8m, phần không gian chính điện có kích thước 36,4m x 36,4m. Sảnh chính quay hướng Nam rộng 10,6m, lan can các lối lên đền từ các hướng gắn rồng đá. Mái Đền đổ BTCT dán ngói mũi hài, gồm 2 cấp mái phủ theo các không gian chức năng khác nhau. Cấp thứ nhất phủ theo hành lang quanh chính điện và hợp với mái sảnh vào, cấp thứ 2 phủ phần không gian chính điện; các cấp mái dốc theo 4 hướng sống mái gắn đầu đao, riêng mái chính điện phần trên thu về 2 phía tạo đỉnh mái gắn lưỡng Long chầu Nguyệt và kìm nóc, phần còn lại xây bịt tường thu hồi bên ngoài gắn Hổ phù trang trí; giữa 2 cấp mái là hệ thống ô kính lấy sáng có gắn hoa văn gỗ bên ngoài. Cửa đi được thiết kế 4 cánh mỗi cánh rộng 0,9m, cao 3,0m chia làm 3 « lớn trên các ô chạm khắc hoa văn truyền thống; hệ thống cửa sổ chữ Thọ tròn gắn trên khung hình vuông có điểm hoa văn chạm khắc tinh tế. Cửa đi được thiết kế 4 cánh mỗi cánh rộng 0,9m cao 3,0m chia làm 3 « lớn trên các ô chạm khắc hoa văn truyền thống. Không gian bên trong Chính điện bố trí bàn thờ chính; trước ban thờ là lư hương lớn có hạc đồng chầu 2 bên. Hệ cột, vì kèo của đền được thiết kế BTCT sơn giả gỗ, chân cột kê đá tảng chạm hoa sen. Vì kèo chính đỡ mái chính điện thiết kế theo kiểu kết hợp giá chiêng chồng rường và hệ trụ cấy trên quá giang có kỷ đỡ hoành tải và hệ rui mè đắp giả dưới lớp mái BTCT dán ngói. Các đầu xà, quá giang, giường, kẻ bẩy chạm đầu rồng, hoa văn và một số vị trí gắn diềm hoa văn gỗ. Hệ lan can hành lang kết nối giữa các cột hiên được thiết kế bằng đá phiến, chiều cao 0,9m và được chạm khảm. Nền nhà lát gạch đất nung loại cao cấp kích thước 600x600, nền hiên lát đá trắng kích thước 400x900. Hệ thống đầu đao đổ BTCT đúc sẵn, kìm nóc và lưỡng long chầu nguyệt tạc bằng đá nguyên khối.

- Giải pháp kỹ thuật cơ bản: Móng băng kết hợp móng đơn BTCT; khung, dầm, sàn mái BTCT đổ tại chỗ, tường xây gạch bao che.

- Các chỉ tiêu chủ yếu: 

Diện tích xây dựng:       2410 m2

Diện tích chính điện :    1309 m2

Diện tích mái phủ :        2718 m2

b.2 Tháp tụ linh: 

- Giải pháp kiến trúc: Tháp cao 9 tầng, hình thức theo lối kiến trúc cổ. Mặt bằng các tầng hình bát giác thu nhỏ dần từ dưới lên trên có cầu thang lên xuống bên trong, giữa các tầng có mái dốc bát giác xoè ra 1,3m lợp ngói lưu li. Các mặt tường bên các tầng trổ cửa sổ gắn hoa văn BT đúc sẵn giả gỗ và diềm hoa văn bao khung cửa trang trí theo lối kiến trúc cổ. Chiều cao tổng thể của tháp 34,85m.

- Giải pháp kỹ thuật cơ bản: Móng bè BTCT; khung, dầm, sàn mái BTCT đổ tại chỗ, tường xây gạch bao che miết mạch để trần.

b.3 Gác chuông, gác trống:

Được bố trí 2 bên phía trước sân đền , phong cách kiến trúc và quy mô xây dựng giống nhau. Mặt bằng hình vuông 3,9m x 3,9m, gồm 4 trụ lớn đỡ mái dốc 4 mái nửa thu hồi, sống mái gắn đầu đao dạng đơn giản. Khoảng giữa các cột có hệ xà ngang liên kết, hệ kết cấu đỡ mái là hệ vì kèo dân gian được làm bằng BTCT giả gỗ, đầu bẩy chạm tứ linh; mái lợp ngói mũi hài. Chân cột gắn đá tảng hoa sen, nền lát gạch đất nung 400x400 mặt viên khắc chữ thọ; Bậc thềm tam cấp ghép đá viên nguyên khối.

b.4 Bia tri ân: 

Bia được tạc bằng đá xanh nguyên khối theo hình thức cuốn thư, hai mặt bia ghi lời tri ân. Bia có kích thước 2,85 x 6,0 x 0,33m, đế chạm hổ phù và mây cuộn.
b.5 Tam quan: 

Thiết kế kiểu cột trụ, vì kèo lợp mái theo hình thức dân gian truyền thống, liên kết giữa các cột có xà, mái lợp ngói, sống mái gắn đầu đao, đầu mái gắn kìm nóc. Mặt bằng 16,8mx2,4m, gồm 6 hàng cột, mỗi hàng 2 cột, khoảng cách giữa các hàng cột tạo nên các lối vào. Chân cột kê đá tảng, chân mái có diềm mái uốn cong vuốt theo đầu đao.

b.6 Tứ trụ:
Gồm 4 cột trụ sắp thẳng hàng, hai cột chính cao 7,3m hai cột phụ cao 5,0m, đỉnh cột chính gắn hổ phù phượng réo, đỉnh cột phụ gắn nghê chầu. Khoảng cách giữa 2 cột chính 8.4m giữa cột chính và cột phụ 3,0m. Cột được ghép bằng đá xanh đục chạm tỉ mỉ. Tiết diện cột chính từ 0,54m x 0,54m đến 1,05m x1,05m, tiết diện cột phụ từ 0,45m x 0,45m đến 0,9m x 0,9m..

b.7 Các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật
- Khu dịch vụ: Khu dịch vụ gồm nhà dịch vụ giải khát, nhà bán đồ lưu niệm, nhà vệ sinh công cộng. Các hạng mục công trình được sắp xếp vuông góc với nhau, được kết nối bởi hành lang. Kiến trúc các hạng mục theo kiểu kiến trúc dân gian truyền thống, mái dốc lợp ngói, hành lang bao quanh.
- Nhà đón tiếp: Không gian nhà gồm không gian nghỉ, chuẩn bị làm lễ, phòng quản lí và khu vực bán đồ lưu niệm và hệ thống hành lang chung quanh. Các bước gian gồm gian giữa rộng 4,2m, 2 gian bên rộng 3,6m hành lang chung quanh rộng 1,8m, chiều sâu gian 6,0m. Mái nhà đổ BTCT gián ngói mũi hài, nền nhà lát gạch đất nung 300x300, tường xây gạch để trần miết mạch, cửa gỗ, lan can hành lang con tiện, tay vịn gỗ sơn mầu nâu.

- Sân đường nội bộ: lát đá Marble Thanh Hóa băm mặt, đục nhám, vát cạnh (đá lát sân kích thước 400x400x40mm, đá lát đường dạo kích thước 150x150x40mm).
- Các công trình phụ trợ khác: Chòi nghỉ (03 cái), nhà WC công cộng (02 nhà), hồ bán nguyệt.

- San nền: San nền kiểu giật cấp, cao độ san nền thấp nhất là 12,50m ở khu bãi đỗ xe, cao nhất 53,60m ở khu đền chính.

- Giao thông: Xây dựng đường giao thông từ đường Bà Triệu lên đến cổng Tam quan. Kết cấu: Lớp bê tông nhựa hạt mịn dày 5 cm; bê tông nhựa hạt thô dày 7 cm; lớp cấp phối đá dăm loại I dày 12 cm; lớp cấp phối đá dăm loại II dày 15 cm trên lớp đất đầm chặt K98 dày 30cm. 

- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình  được lấy từ đường dây 22KV tại vị  trí cột số 07 lộ 673 trung gian Hàm Rồng. Xây dựng trạm biến áp 250KVA-6(22)/0.4KV ; hệ thống dây trung thế, hạ thế dùng cáp ngầm.
- Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Cấp nước, thoát nước, chiếu sáng.
7. Địa điểm xây dựng: Thuộc đồi Cánh Tiên, trong quần thể núi Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

- Phía Bắc giáp: Đồi Quyết Thắng;

- Phía Nam giáp: Đường Phượng Hoàng (QL 1A cũ);

- Phía Đông giáp: Khu dân cư phường Hàm Rồng;

- Phía Tây giáp: Đồi Quyết Thắng và dân cư hiện hữu

8. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích đất 150.000m2.
9. Phương án bồi thường GPMB.
Đất trong khu vực thực hiện dự án, chủ yếu là đất trồng cây lâm nghiệp; đất dân cư, tài sản trên đất chủ yếu là cây lâm nghiệp, nhà cửa, vật kiến trúc, được bồi thường và thu hồi theo quy định của Luật Đất đai và các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

10. Loại, cấp công trình:  Công trình dân dụng cấp III. 
11. Tổng mức đầu tư:            

118.736,0 triệu đồng, trong đó:
- Chi phí xây dựng:            
         
  81.065,0 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB:    
  19.000,0 triệu đồng;

- Chi phi QLDA:

          
    1.394,0 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD:
         
    5.443,0 triệu đồng;

- Chi phí khác:   

       
    1.098,0 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng:           
      
  10.736,0 triệu đồng;

(Có phụ biểu chi tiết  kèm theo).

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.
13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Không quá 05 năm.

           Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ - Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá.

          Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

            Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

            Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                 

             KT. chủ tịch 

- Như điều 3- QĐ ;



                phó chủ tịch
- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, CN.
          T5DA Đền thờ Hàm Rồng.
       Vương Văn Việt (đã ký) 
	
	Phụ biểu chi tiết

	
	 Tổng mức đầu tư​ dự án ĐTXD công trình

	Đền thờ các Bà mẹ VNAH và các Anh hùng liệt sĩ – Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá

	(Kèm theo Quyết định số: 1528 /QĐ-UBND ngày  10 /5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	                                                                                                      Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền     

	1
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng mức đầu t​ư             ( G)
	 
	 
	 
	118,736,000

	I.
	Chi phí xây dựng                                (Gxd) 
	 
	 
	 
	81,065,000

	1
	Đền thờ chính
	m2
	2,410
	12,500
	30,125,000

	2
	Tháp tụ linh
	m2
	500
	12,000
	6,000,000

	3
	Gác chuông
	m2
	30
	8,000
	240,000

	4
	Gác trống
	m2
	30
	8,000
	240,000

	5
	Bia tri ân
	m2
	18
	10,000
	180,000

	6
	Cổng Tam quan
	m2
	120
	8,000
	960,000

	7
	Cổng Tứ trụ
	 
	 
	 
	400,000

	8
	Hồ bán nguyệt (bao gồm cả cầu qua hồ)
	m2
	760
	 
	3,000,000

	9
	Nhà đón tiếp
	m2
	150
	5,000
	750,000

	10
	Khu dịch vụ
	 
	 
	 
	1,370,000

	 
	Nhà bán đồ l​ưu niệm
	m2
	140
	5,000
	 

	 
	Nhà dịch vụ giải khát
	 
	110
	5,000
	 

	 
	Nhà WC
	 
	30
	4,000
	 

	11
	Nhà WC công cộng (02 cái)
	m2
	110
	4,000
	440,000

	12
	Chòi nghỉ (03 cái)
	m2
	250
	4,000
	1,000,000

	13
	Sân, đ​ường nội bộ.
	m2
	17,500
	300
	5,250,000

	14
	San nền (bao gồm cả kè đá)
	 
	 
	 
	2,700,000

	15
	Giao thông
	 
	 
	 
	6,500,000

	16
	Cấp điện ngoài nhà (bao gồm cả hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp)
	 
	 
	 
	7,700,000

	17
	Cấp n​ước ngoài nhà
	 
	 
	 
	540,000

	18
	Bậc đá các lối lên
	m2
	4,300
	2,000
	8,600,000

	19
	Lan can đá
	md
	960
	3,000
	2,880,000

	20
	Lát ô BT trồng cỏ mái ta luy
	m2
	6,300
	300
	1,890,000

	21
	Chống mối
	 
	Tạm tính
	300,000

	II.
	Chi phí bồi thư​ờng GPMB   (Ggp)
	 
	 
	19,000,000

	III.
	Chi phí quản lý dự án  (Gqlda)
	 
	Tạm tính
	1,394,000

	IV.
	Chi phí t​ư vấn đầu tư​ xây dựng   (Gtv)
	 
	Tạm tính
	5,443,000

	1
	Chi phí khảo sát xây dựng
	 
	 
	200,000

	2
	Chi phí lập QH chi tiết
	 
	 
	 
	315,000

	3
	Lập dự án đầu tư​ XDCT
	 
	 
	308,047

	4
	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán
	 
	 
	2,025,873

	5
	Thẩm tra thiết kế BVTC và DT
	 
	 
	243,195

	6
	Chi phí giám sát xây dựng
	 
	 
	1,621,300

	7
	Chi phí t​ư vấn lựa chọn nhà thầu XD
	 
	 
	162,130

	8
	Chi phí kiểm tra sự phù hợp chất lư​ợng công trình
	 
	 
	567,455

	V.
	Chi phí khác                                     (Gk)
	 
	 
	1,098,000

	1
	Chi phí bảo hiểm công trình
	 
	 
	243,195

	2
	Chi phí kiểm toán
	 
	 
	200,101

	3
	Chi phí thẩm tra PD quyết toán CT
	 
	 
	129,704

	4
	Lệ phí thẩm định
	 
	 
	 
	25,000

	5
	Chi phí rà phá bom mìn
	 
	 
	 
	500,000

	VI.
	Chi phí dự phòng                            (Gdp)
	 
	 
	10,736,000

	 
	Cộng  
	 
	 
	118,736,000
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